
 Y học thực hành (873) - số 6/2013 
  
  
 

28

Relief, and Incontinence with Long-Term Follow-Up”, Dig 
Dis Sci, 54, pp.2220-2224.  

9. Jim Khan, Neil Tan, Dariush Nikkhah, Andrew 
Miles (2009), “Subcutaneous lateral internal sphincter 
otomy (SLIS)-a safe technique for treatment of chronic 
anal fissure”, Journal Coloretal Dis, 24, pp. 1207-1211. 

10. Julio Garcia-Aguilar & et al (1996), “Open vs. 
Closed Sphincter otomy for Chronic Anal Fissure. Long-
Term Results”, Diseases of the Colon and Rectum, 39 (4), 
pp. 440-443. 

 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL - CISPLATIN  

TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIIB – IV 
 

Nguyễn Việt Hà, Đặng Văn Khoa 
Bệnh viện 74 trung ương 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phác đồ Paclitaxel - 

Cisplatin trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ 
giai đoạn IIIB - IV tại khoa Ung bướu - Bệnh viên 
74TW. 

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến Nghiên cứu 
trên 45 bệnh nhân chẩn đoán là ung thư phổi không tế 
bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV được điều trị phác đồ 
Paclitaxel - Cisplatin. Đánh giá đáp ứng, thời gian sống 
thêm và tác dụng phụ của phác đồ. 

Kết quả: Tuổi trung bình 58,9. Phác đồ dung nạp 
tốt, cải thiện thời gian sống thêm, cải thiện chất lượng 
cuộc sống, kiểm soát được các triệu chứng. Đáp ứng 
toàn bộ là 33,3% (không có đáp ứng hoàn toàn). Thời 
gian sống thêm trung bình là 10,45 tháng. Tỷ lệ sống 
thêm 1 năm là 33,3%; sống thêm sau 2 năm là 6,7%. 
Tác dụng phụ ở mức chấp nhận được. 

Summary 
Objectives: Evaluate the effectiveness of Paclitaxel-

Cisplantin regimen in the treatment of non-small cell 
lung cancer of stage IIIB-IV at the Departement of 
Oncology, 74 Central Hospital.  

Methods: Prospective study of 45 patients were 
diagnosed non small cell lung cancer at stage IIIB-IV 
treated by Paclitaxel-Cisplantin treatment regimen. 
Assess response, survival and side effects of therapy. 

Main results: The verageage 58.9. Regimen was 
well tolerated, increase survival, improved quality life, 
control of symptoms. Entire response was 33.3% 
(having no complete response). The average survival 
time was 10.45 months. The one - year survival rate 
was 33.3%, the two - year survival rate was 6.7%. Side 
effects was at an acceptable level. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư phổi (UTP) là ung thư rất thường gặp trên 

thế giới là loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu. 
Ung thư phổi gặp ở cả hai giới nam và nữ. Cho đến nay 
thuốc lá vẫn là nguy cơ ngoại sinh hàng đầu gây ra 
ung thư phổi. Ung thư phổi là loại ung thư có độ ác tính 
cao, tiến triển nhanh tiên lượng xấu. Theo phân loại 
của Tổ chức Y tế Thế giới UTP được chia làm 2 nhóm 
chính là ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) và 
ung thư phổi tế bào nhỏ (UTPTBN) trong đó UTPKTBN 
chiếm 80 - 85%. Hoá chất là phương pháp thường áp 
dụng ở giai đoạn muộn. Paclitaxel là một Taxan có 
hiệu quả rõ rệt trong điều trị UTP không tế bào nhỏ giai 
đoạn muộn, khi dùng đơn độc hay phối hợp Cisplastin. 
Do những hiệu quả và tính an toàn đã được chứng 

minh qua nhiều thử nghiệm lâm sàng, phác đồ 
Paclitaxel – Cisplastin đã trở thành một trong những 
phác đồ được sử dụng rộng rãi trên thế giới. UTP ở giai 
đoạn IIIB–IV là các giai đoạn muộn không còn chỉ định 
phẫu thuật, chỉ có thể áp dụng hoá trị liệu, xạ trị nhằm 
cải thiên chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian 
sống thêm cho bệnh nhân. Vì vậy chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu quả 
phác đồ Paclitaxel–Cisplatin trong điều trị UTPKTBN 
giai đoạn IIIB-IV tại bệnh viện 74 TW (2009-2012).  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Địa điểm và thời gian nghiên cứu. Nghiên cứu 

được thực hiện tại Bệnh viện 74TW từ tháng 9/2009 
đến tháng 9/2012 

Đối tượng nghiên cứu. Gồm 45 bệnh nhân được 
chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 
IIIB-IV được điều trị bằng hoá chất phác đồ Paclitaxel - 
Cisplatin.  

Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán là UTP giai đoạn 
IIIB-IV. Chẩn đoán mô bệnh học là ung thư phổi không 
tế bào nhỏ. Kanofsky ≥70%. Không có chống chỉ định 
điều trị hoá chất. Điều trị tối thiểu 3 đợt hoá chất. Chấp 
nhận tham gia nghiên cứu.  

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu 
Các bước tiến hành.  
Đánh giá lâm sàng,cận lâm sàng trước điều trị.  
Điều trị hoá chất phác đồ Paclitaxel – Cisplatin.  
1. Paclitaxel 175 mg/m2 da TM ngày 1  
2. Cisplatin 80 mg/m2 da TM ngày 1  
Chu kỳ 21 ngày.  
Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng phụ: Đánh 

giá đáp ứng với điều trị hoá chất dựa trên tiêu chuẩn 
của WHO (Bao gồm đáp ứng cơ năng và đáp ứng thực 
thể). Đánh giá thời gian sống thêm. Đánh giá tác dụng 
phụ: phân độ độc tính dựa trên tiêu chuẩn của WHO 
(Gồm 5 độ từ 0-4).  

Phân tích và xử lý số liệu bằng các thuật toán thống 
kê y học.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Tuổi - giới tính của bệnh nhân.  

Giới 
Tuổi 

Nam Nữ Tổng số 

<40 1 0 1 (2,2%) 
40 – 49 4 0 4 (8,9%) 
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50 – 59 12 3 15 (33,3%) 
60 – 69 16 6 22 (48,9%) 

>70 3 0 3 (6,7%) 
Tổng số 36 (80%) 9 (20%) 45 (100%) 

Nhận xét: Tuổi trung bình: 58,9±6,4. Tỷ lệ nhóm 
trên 40 tuổi chiếm 97,8%,nhóm tuổi mắc nhiều nhất là 
50-69 chiếm 82,2%. Tỷ lệ nam/nữ : 9/1  

Đáp ứng điều trị.  
Bảng 2. Đáp ứng cơ năng.  

Triêụ chứng 
Trước điều trị Sau điều trị 

p 
n % n % 

Ho kéo dài 
Đau ngực 
Ho ra máu 
Đau khớp 
Khó thở 

Sút cân >5% 

37 
35 
8 
15 
12 
22 

82,2 
77,7 
17,8 
33,3 
26,7 
48,9 

15 
7 
2 
7 
4 
10 

33,3 
15,6 
4,4 
15,6 
8,8 
22,2 

<0,05 

 

Bảng 3. Đáp ứng thực thể.  
Đáp ứng Số BN Tỷ lệ % 

Đáp ứng một phần 15 33,3 
Bệnh ổn định 20 44,4 

Tiến triển 10 22,2 
Tổng 45 100% 

Nhận xét: Không có bệnh nhân nào đáp ứng hoàn 
toàn, đáp ứng một phần chiếm 33,3%; bệnh ổn định 
chiếm 44,4%. 

 Bảng 4. Đáp ứng điều trị theo chỉ số Karnofsky. 

Karnofsky 
Karnofsky 

trước điều trị 
Karnofsky 
sau điều trị p 

n Tỷ lệ%  Tỷ lệ% 
70 - 80% 
<80 - 90% 

> 90%  

16 
27 
2 

35,6 
60 
4,4 

7 
24 
14 

15,6 
53,3 
31,1 

<0,05 
>0,05 
<0,05 

Nhận xét:Không có bệnh nhân nào đáp ứng hoàn 
toàn, đáp ứng một phần chiếm 33,3%; bệnh ổn định 
chiếm 44,4%,  

 Bảng 5. Thời gian sống thêm. 

<6 tháng 6-12 tháng 
Sống thêm 

1 năm 
Sống thêm 

2 năm 
Thời gian sống 
thêm trung bình 

8(17,8%) 19(42,2%) 15(33,3%) 3(6,7%) 10,45+-1,2 
 
Bảng 6: Thời gian sống thêm theo giai đoạn bệnh. 

Giai đoạn bệnh Số BN 
Thời gian sống thêm 
trung bình (tháng) 

IIIB 23 (51,1%) 14,5 
IV 22 (48,9%) 7,1 

P < 0,05 
Nhận xét: Thời gian sống thêm trung bình của bệnh 

nhân ở giai đoạn IIIB cao hơn giai đoạn IV. Sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,05. 

Bảng 7: Thời gian sống thêm theo đáp ứng.  
Đáp ứng Số BN Thời gian sống thêm trung bình (tháng) 

Có đáp ứng 15 16,1 
Không đáp ứng 30 7,0 

P< 0,05 
Nhận xét: Thời gian sống thêm trung bình ở nhóm 

bệnh nhân đáp ứng với điều trị cao hơn nhóm không 
đáp ứng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,01.  

Bảng 9: Tác dụng phụ của hóa chất trên hệ tạo 
huyết.  

Tác dụng phụ 
trên hệ tạo 

huyết. 

Độ độc tính 
0 1 2 3 4 

n % n % n % n % n % 
Giảm  

bạch cầu 
35 77,8 4 8,9 

3 
 

6,7 
 

2 
 

4,4 
 

1 
 

2,2 
 

Giảm bạch 
cầu hạt 

36 80 3 6,7 2 4,4 3 6,7 1 2,2 

Giảm huyết 
sắc tố 

24 22,2 11 24 7 15,6 3 6,7 0 0 

Giảm tiểu cầu 45 100 0 4 0 0 0 0 0 0 
Nhận xét: Độc tính trên hệ tạo huyết chủ yếu ở độ 

1. Giảm bạch cầu gặp 22,2% nhưng thường nhẹ chủ 
yếu độ 1,2; có 3 trường hợp giảm bạch cầu độ 3,4 
(6,6%).  

Giảm huyết sắc tố nhẹ chủ yếu gặp độ 1,2. Không 
có trường hợp nào giảm tiểu cầu.  

BÀN LUẬN. 
Tuổi và giới.  
Tuổi luôn là yếu tố quan trọng trong hầu hết các 

nghiên cứu về ung thư, tuổi phản ánh quá trình tích luỹ 
thời gian tiếp xúc với các tác nhân gây ung thư, đặc 
biệt trong ung thư biểu mô. Trong các nghiên cứu về 
ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng thường 
gặp là sau 40 tuổi. Theo Hoàng Đình Chân (2004) lứa 
tuổi mắc UTP là 40 - 59 chiếm tỷ lệ 56,4%; Hoàng 
Trọng Tùng(2006) tuổi hay gặp 50 – 59 chiếm tỷ lệ 
51,2%; Lê Thu Hà (2009) tuổi hay gặp 50 – 59 chiếm 
tỷ lệ 48,9%. Trong nghiên cứu của chúng tôi nhóm tuổi 
hay gặp nhất từ 60 – 69 chiếm tỷ lệ 48,9%. Độ tuổi 
trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 58,9 thấp 
hơn so với các tác giả nước ngoài khác như Belani (65 
tuổi), Schiller (63 tuổi). Tại Việt Nam trước năm 1994 tỷ 
lệ mắc của nam/nữ vào khoảng 8/1,theo Phan Lê 
Thắng (2001) là 4/1, theo Hoàng Đình Chân(2004) là 
5,76 lần. Theo Lê Thu Hà(2009)là 6/1. Theo nghiên 
cứu này tỷ lệ nam/nữ là 9/1, tuy nhiên tỷ lệ này không 
mang tính dịch tễ vì chỉ được nghiên cứu trên một 
nhóm đối tượng bệnh nhân giai đoạn IIIB – IV điều trị 
một loại hoá chất.  

Triệu chứng lâm sàng.  
Bệnh nhân đến với chúng tôi thường có các biểu 

hiện về hô hấp trong đó ho kéo dài chiếm 82,2%; đau 
ngực chiếm 77,7%. Kết quả cũng tương tự như của các 
tác giả khác như Lê Thu Hà(2009) là 80% và 77,8%. 
Triệu chứng sút cân gặp ở 48,9% bệnh nhân, tỷ lệ này 
ở các nghiên cứu của Nguyễn Minh Hương(2005) là 
47,6%; Lê Thu Hà (2009) là 57,8%. Tình trạng toàn 
thân được chúng tôi tổng kết qua chỉ số Kanorfsky 
trước khi đưa vào điều trị với biến thiên 80 -90 % cao 
nhất chiếm 60 %  

Kết quả điều trị.  
Đáp ứng cơ năng. Nghiên cứu của chúng tôi cho tỷ 

lệ đáp ứng cơ năng(giảm triệu chứng lâm sàng) là 
77,8%(trong đó đáp ứng hoàn toàn là 26,7%, giảm một 
phần triệu chứng là 51,1%; tỷ lệ này cũng tương tự như 
tác giả Lê Thu Hà là 77,7%; thấp hơn của tác giả Vũ 
Văn Vũ(85%) có lẽ do bệnh nhân của chúng tôi ở giai 
đoạn IV,có chỉ số KPS < 80% nhiều hơn.  

Đáp ứng thực thể. Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi cho thấy không có bệnh nhân nào đạt hiệu quả đáp 
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ứng hoàn toàn nhưng tỷ lệ đáp ứng chung của chúng 
tôi tương đối cao 33,3% gần tương đương với các 
nghiên cứu của Vũ Văn Vũ (2004) là 35%. Bellani 
(ASCO - 2004) là 32%, Lillenbaum (2002) ASCO là 
30%, Johnson là 27%, Bonomi(2002) là 28%. Các 
nghiên cứu này có sự tương đương về tỷ lệ giai đoạn III 
và giai đoạn IV với nghiên cứu của chúng tôi. Nghiên 
cứu của Gatzemeier (2000) cho tỷ lệ đáp ứng là 
26%,nghiên cứu của Giaccone(1998) cho tỷ lệ đáp ứng 
đến 41%. Những bệnh nhân tiến triển trong quá trình 
điều trị phần lớn là xuất hiện thêm các di căn mới, đó 
cũng là nguyên nhân chính khiến phải ngừng điều trị 
chứ không phải tác dụng phụ của điều trị. Nghiên cứu 
một số bệnh nhân có đáp ứng một phần sau 3 chu kỳ 
sau điều trị đến chu kỳ thư 5,6 lại tiến triển, chúng tôi 
cho rằng có thể do hiện tượng kháng thuốc của nhóm 
bệnh nhân này.  

Thời gian sống thêm.  
Bệnh sử tự nhiên của ung thư phổi giai đoạn di căn 

lan tràn (giai đoạn III, IV) có tiên lượng rất xấu. Thời 
gian sống trung bình 4 tháng và chỉ 5-10% số bệnh 
nhân có thể sống đến 1 năm nếu không được điều trị. 
Hóa trị có platin từ năm 1990 cho thấy có cải thiện thời 
gian sống. Sự xuất hiện các Taxan đã được các nhà 
nghiên cứu chứng minh hoạt tính khi sử dụng đơn chất 
và phác đồ kết hợp các Taxan và platin cũng được 
chứng minh ưu thế trên lâm sàng với tính dung nạp và 
chất lượng sống tốt hơn. Thời gian sống thêm sẽ tăng 
lên 8-11 tháng và trên 30% bệnh nhân sống thêm 1 
năm nếu điều trị hoá chất có Platin đặc biệt là phác đồ 
phối hợp Platin với các thuốc mới. Trong nghiên cứu 
của chúng tôi tỷ lệ sống thêm sau một năm là 33,3%; 
sau 2 năm là 6,7%. Thời gian sống thêm trung bình 
trong các nghiên cứu sử dụng phác đồ Paclitaxel – 
Cisplatin dao động từ 6,1-11,2 tháng. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi là 10,45±1,2 tháng, của tác giả Lê 
Thu Hà (2009) là 10,65±1,6 tháng. Thời gian sống 
thêm trong các nghiên cứu của Giaccone(1998) là 9,7 
tháng, Bonomi (2002) là 9,5 tháng. Theo nghiên cứu 
này thời gian sống thêm giảm dần từ 33.3% tại thời 
điểm sau 1năm xuống còn 6,7% sau 2 năm, không có 
bệnh nhân nào sống tới năm thứ 3. Tỷ lệ sống thêm 
trong nghiên cứu của chúng tôi là 33,3% phù hợp với 
các tác giả Gatzemeier (2000) là 30%; Schiller (2002) 
là 31%; Meerbeeck(2001) là 35,5%. Nghiên cứu của 
tác giả Giaccone(1998) có tỷ lệ cao hơn 43% có lẽ do 
bệnh nhân được chon vào nghiên cứu có PS cao.  

Các yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm.  
Yếu tố đáp ứng: Trong nghiên cứu của chúng tôi 

những bệnh nhân có đáp ứng với hoá trị có thời gian 
sống thêm trung bình cao hơn hẳn nhóm bệnh nhân 
không có đáp ứng (16,1 và 7,0 tháng), sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05. Dễ dàng hiểu được vì 
những bệnh nhân đáp ứng với hoá trị tổn thương sẽ thu 
nhỏ, kéo dài thời gian dẫn tới tiến triển bệnh cũng như 
giảm ảnh hưởng của bệnh tới toàn bộ cơ thể nên thời 
gian sống thêm kéo dài hơn.  

Yếu tố giai đoạn: Thời gian sống thêm trung bình ở 
nhóm bệnh nhân giai đoạn IIIB (14,5 tháng) cao hơn ở 
nhóm giai đoạn IV (7,1 tháng) sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p<0,01. Điều này cũng hợp lý vì ở giai 
đoạn III chưa có di căn xa, biểu hiện bệnh ít hơn, ảnh 
hưởng đến toàn trạng không nhiều như khi đã có di 
căn, nhất là các trường hợp có đáp ứng điều trị sẽ kéo 
dài thời gian ổn định bệnh, giảm các triệu chứng ảnh 
hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.  

Một số tác dụng phụ của phác đồ.  
Độc tính là vấn đề luôn phải đối mặt trong điều trị 

hoá chất, đặc biệt ở các bệnh nhân giai đoạn IIIB-IV 
vì lúc này bệnh nhân có thể trạng kém, nhạy cảm hơn 
với các tác dụng phụ của hoá trị. Vai trò của hoá chất 
trong điều trị UTP giai đoạn tiến xa là điều trị triệu 
chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống là chính. 
Việc kéo dài thời gian sống thêm không chỉ phụ thuộc 
vào đáp ứng thuốc của bệnh nhân mà còn phụ thuôc 
vào khả năng chịu đựng được các tác dụng phụ của 
hoá chất.  

Tác dụng phụ trên hệ tạo huyết. Trong nghiên cứu 
của chúng tôi gặp 21,9% trường hợp có giảm bạch 
cầu, trong đó có một trường hợp giảm bạch cầu độ 4 
nhưng không có sốt, điều trị bằng thuốc kích bạch cầu, 
kháng sinh dự phòng đến ngày thứ 5 bạch cầu trở về 
bình thường, bệnh nhân này tiếp tục điều trị đến đợt 
thứ 6 không phải giảm liều, không có trường hợp nào 
giảm tiểu cầu, kết quả này cũng phù hợp với nhiều 
nghiên cứu khác, tác giả Bellani (ECOG 1599) cũng 
không ghi nhận trường hợp nào giảm tiểu cầu. Giảm 
huyết sắc tố trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm tỷ lệ 
45,7% chủ yếu độ 1,2. Giảm huyết sắc tố không phải 
chỉ do tác dụng phụ của hoá chất mà còn do bệnh 
nhân thiếu dinh dưỡng do đó cũng đặt ra vấn đề chăm 
sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị hoá chất là hết 
sức cần thiết. Nói chung tác dụng phụ trên hệ tạo 
huyết thường rất nhẹ và có khả năng hồi phục nhanh.  

Tác dụng phụ ngoài hệ tạo huyết. Rụng tóc là tác 
dụng phụ gặp nhiều nhất (100%) chủ yếu là rụng tóc 
độ 3,4. Rụng tóc không có ảnh hưởng đến toàn trạng 
của bệnh nhân nhưng gây phiền toái về mặt thẩm mĩ. 
Tiếp đến là đau cơ khớp chiếm tỷ lệ khá cao(22,2%) 
thường đau 2 khớp gối nặng hơn ở những bệnh nhân 
có hội chứng Pierre – Marie. Các trường hợp đau khớp 
đều hết sau 4 – 5 ngày dừng điều trị hóa chất. Tất cả 
các trường hợp này đều đáp ứng rất tốt với thuốc giảm 
đau chống viêm. Tác dụng phụ này cũng thấy trong 
nghiên cứu của tác giả Bellani (61%), Lê Thu Hà 
(23,4%). Trong nghiên cứu của chúng tôi có một 
trường hợp tăng men gan độ 2 trong một chu kỳ hoá 
chất tuy nhiên chỉ số này trở lại bình thường sau 5 ngày 
điều trị. Nôn và buồn nôn gặp ở mức độ nhẹ không ảnh 
hưởng đến sinh hoạt (tất cả các bệnh nhân đều được 
dùng thuốc chống nôn trước truyền). Không có bệnh 
nhân nào bị sốc phản vệ hay dị ứng. Có 3 bệnh nhân 
bị rối loạn tiêu hóa, 2 trường hợp bị nhẹ, 1 trường hợp 
do hạ bạch cầu độ 4 nhưng ngưng ngay khi bạch cầu 
lên bình thường (3 ngày).  

KẾT LUẬN 
Paclitaxel – Cisplatin là sự phối hợp khá ưu việt với 

những lợi ích đã được chứng minh như cải thiện thời 
gian sống thêm, cải thiện chất lượng cuộc sống,kiểm 
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soát các triệu chứng, khả năng dung nạp tốt.Đó cũng 
là lý do phác đồ này được áp dụng khá rộng rãi trong 
điều trị UTPKTBN giai đoạn tiến xa.  
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NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN 

 VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT TẠI XÃ PHÚ Lý, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 
 

Trần Đỗ hùng, Đinh Văn Thiên 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu ngang mô tả có phân tích được thực 

hiện từ tháng 03/2010 đến tháng 05/2011 với kỹ thuật 
chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, với số hộ của xã là 
2623 hộ, k = 2623 / 400. Kết quả thu được như sau.  

Kiến thức đúng: Có 87,8% số người có kiến thức 
đúng về triệu chứng bệnh sốt rét, 98,5 % số người biết 
đúng về đường lây truyền sốt rét do muỗi đốt, 100% số 
người biết đúng là bệnh sốt rét có thể phòng chống 
được, 82, 3% số người biết đúng cả 3 biện pháp phòng 
chống sốt rét.  

Thái độ đúng: 93,8% số người có thái độ chấp nhận 
xét nghiệm máu khi có sốt, 94,8% số người chấp nhận 
đến cơ sở y tế nhà nước khi có sốt, 99,5% số người 
chấp nhận ngủ mùng để phòng chống sốt rét, 98,8% 
số người chấp nhận tẩm mùng bằng hóa chất diệt 
muỗi.  

Thực hành đúng: 98,5% số người thực hành đúng 
về ngủ mùng là ngủ mùng thường xuyên về ban đêm, 
97,0% số người thực hành đúng về tẩm mùng là năm 
2010 có đem mùng đi tẩm hóa chất diệt muỗi, 66,8% 
số người thực hành đúng về giặt mùng có tẩm hóa chất 
là giặt mùng trên 6 tháng sau khi tẩm, 91% số người 
thực hành đúng về việc lựa chon các dịch vụ khi bị sốt 
là đến cơ sở y tế nhà nước hoặc y tế tư nhân.  

Các yếu tố liên quan: Yếu tố dân tộc người kinh có 
kiến thức, thái độ và thực hành đúng (93,8%; 99,7%; 
99,4%) cao hơn người dân tộc khác (90,9%; 97,7%; 
95,3%).Yếu tố tuổi ở lứa tuổi > 40 tuổi có kiến thức, 
thái độ và thực hành đúng (93,9%; 99,6%; 99,3%) cao 
hơn nhóm tuổi 18-40 (92,7%; 99,2%; 98,4%). Yếu tố 
giới: Nam có thái độ đúng (100%) cao hơn nữ (98.6%), 
nhưng nữ lại có kiến thức và thực hành đúng (95,1 %, 
100%) cao hơn nam (92,6%; 98,4%). Yếu tố trình độ 
học vấn: Những người có trình độ học vấn ≥ THCS có 
kiến thức, thái độ đúng(95,3%; 100%) cao hơn ở người 
có trình độ học vấn ≤Tiểu học(92,1%; 99,1%),. Nhưng 
những người có trình độ học vấn ≤Tiểu học(99,1%) 

thực hành đúng cao hơn nhóm người có trình độ học 
vấn ≥ THCS (98,8%). 

Từ khóa: kiến thức, thái độ, thực hành, phòng 
chống, sốt rét 

summary 
Studies have described horizontal analysis is made 

from 03/2010 to 05/2011 with random sampling 
technique system, with the social status of households 
is 2623, k = 2623 / 400. The results are as follows.  

Knowledge true: There are 87.8% of people with 
the right knowledge about the symptoms of malaria, 
98.5% of those who correctly malaria transmission by 
mosquitoes, 100% of people said is true malaria can 
be prevented, 82. 3% of people know all 3 correct 
malaria prevention measures.  

The right attitude: 93.8% of people are accepting of 
when the fever blood test, 94.8% of those accepted to 
the state health department to have fever, 99.5% of 
people accept sleep mosquito nets to prevent malaria, 
98.8% of people accept laced with insecticide 
mosquito nets. 

 Practice correct: 98.5% of the correct practice of 
mosquito bed nets are often sleep at night, 97.0% of 
correct practice is impregnated mosquito nets in 2010 
to provide insecticide impregnated, 66.8% of the 
correct practice of cleaning chemicals are impregnated 
mosquito nets washing over 6 months after 
impregnation, 91% of the true practice of choosing the 
service when a fever is to the medical facility State or 
private sector.  

The relevant factors: the ethnic element of 
knowledge, attitude and practice properly (93.8%, 
99.7%, 99.4%) was higher than other ethnic groups 
(90.9%; 97.7%, 95.3%). factor in old age > 40 years 
old have the knowledge, attitude and practice properly 
(93.9%, 99.6%, 99.3%) higher age groups 18-40 
(92.7%, 99.2%, 98.4%). Factor World: South have the 
right attitude (100%) than women (98.6%), but women 


